
 

 

 
 

 

ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO CỦA MẶT TRẬN VIỆT MINH 

TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 
 
 
 

Phạm hồng tung*  

                                                                                                      

                                                    

                                           
*GS.TS. Đại học Quốc gia Hà Nội 

1. Đặt vấn đề 

Cho đến nay, trong nghiên cứu và đánh 

giá về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam, người ta đã quen với nhận 

thức, rằng thắng lợi của cuộc cách mạng đó 

là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa đấu 

tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, và 

quá trình chuẩn bị lực lượng chính trị và lực 

lượng vũ trang của Mặt trận Việt Minh dưới 

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương 

được dành cho nhiều nhất sự quan tâm 

nghiên cứu và đánh giá. Trong khi đó, cuộc 

đấu tranh ngoại giao của Đảng và Mặt trận 

Việt Minh ít được quan tâm nghiên cứu và 

đánh giá đầy đủ.  

Hiện nay những kết quả nghiên cứu của 

giới sử học Việt Nam và nước ngoài về đấu 

tranh ngoại giao của Mặt trận Việt Minh 

đã cung cấp những nguồn sử liệu khá 

phong phú, đủ cơ sở và luận cứ để phục 

dựng lại cơ bản lịch sử của những hoạt 

động đối ngoại của Đảng và Việt Minh thời 

đó và đưa ra những đánh giá toàn diện, 

khách quan hơn. 

Trong khuôn khổ của bài nghiên cứu 

này, chúng tôi bước đầu làm rõ những nội 

dung chính của cuộc đấu tranh ngoại giao 

của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt 

trận Việt Minh từ năm 1941-1945 nhằm 

góp phần nhận thức đầy đủ hơn, đánh giá 

chính xác, khách quan hơn về cuộc Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 - một trong 

những sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử Việt 

Nam hiện đại. 

2. Hoạt động đấu tranh ngoại giao 

của Hồ Chí Minh và Mặt trận Việt 

Minh nhằm kết nối với phe Đồng minh 

chống phát xít 

Hoạt động đấu tranh ngoại giao quan 

trọng nhất của Đảng và Mặt trận Việt 

Minh trong thời kỳ này chính là những 

hoạt động được đích thân lãnh tụ Hồ Chí 

Minh đảm nhiệm. Đó là những lần xuất 

ngoại của Hồ Chí Minh sang Trung Quốc 

và các hoạt động của Người kết nối với phe 

Đồng minh và bước đầu giao thiệp với 

chính phủ Pháp (de Gaulle). 

Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc 

trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam. Từ đó cho tới khi Người thực hiện 

chuyến xuất ngoại đầu tiên để thực hiện 

nhiệm vụ đấu tranh ngoại giao vào ngày 13-

8-1942, Nguyễn ái Quốc cũng đã quay lại 

Trung Quốc một vài lần, chẳng hạn vào 

khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 1941 (1). 

Ngày 13-8-1941, sau một thời gian 

chuẩn bị, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc với tên 

gọi mới là Hồ Chí Minh đã từ căn cứ Pác Bó 

(Cao Bằng) đi sang Trung Quốc. Cùng đi 

với Người có Lê Quảng Ba. Như Hồ Chí 

Minh cho biết thì mục đích của chuyến đi 

này là “vâng lệnh Đoàn thể đi cầu ngoại 
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viện” (2). Về sau, trong cuốn Ngục trung 

nhật kí, Hồ Chí Minh cũng viết: “Dư 

nguyên đại biểu Việt Nam dân, Nghĩ đáo 

Trung Hoa kiến yếu nhân” (3). Tuy Hồ Chí 

Minh không nói rõ hơn rằng “yếu nhân” mà 

Người muốn gặp để “cầu ngoại viện” là ai, 

nhưng đủ thấy, chuyến đi của Người sang 

Trung Quốc là một hoạt động đấu tranh 

ngoại giao, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ quốc 

tế cho lực lượng cách mạng Việt Nam do 

Đảng và Việt Minh lãnh đạo (4). 

Sau Hội nghị Trung ương 8 (5-1941) có 

thể thấy bộ máy lãnh đạo cao nhất của cách 

mạng Việt Nam được đặt ở hai nơi: Trung 

ương Đảng với Ban Thường vụ (gồm các 

đồng chí: Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, 

Hoàng Quốc Việt) đóng ở ATK, ngoại thành 

Hà Nội và Bắc Ninh, trong khi Hồ Chí Minh 

và một số cán bộ lãnh đạo khác như các 

đồng chí: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, 

Vũ Anh... thì ở căn cứ Pác Bó, Cao Bằng. Dù 

xét về tổ chức Đảng thì Ban Thường vụ 

Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất, 

nhưng trên thực tế thì Hồ Chí Minh chính là 

lãnh tụ tối cao của cách mạng Việt Nam. 

Việc lãnh tụ tối cao tự mình đảm nhiệm 

công việc đấu tranh ngoại giao đủ cho thấy 

tầm vóc, vai trò và ý nghĩa quan trọng của 

cuộc đấu tranh này đối với vận mệnh của 

cách mạng Việt Nam (5). 

Về chuyến xuất ngoại của Hồ Chí Minh, 

từ tháng 8-1942 đến tháng 9-1944, trong 

thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn gian 

khổ do chỉ sau 15 ngày đến Trung Quốc, 

ngày 27-8-1942, Người đã bị chính quyền 

địa phương của Trung Hoa Dân quốc bắt 

giữ tại phố Túc Vinh (huyện Thiên Bảo, 

tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Theo Hồ Chí 

Minh cho biết thì Người bị bắt giữ do bị 

chính quyền địa phương của Trung Quốc 

tình nghi là “gián điệp”, là “Hán gian” (6). 

Từ đó cho tới ngày 10-9-1943 Hồ Chí Minh 

đã bị giam giữ tại 13 nhà tù thuộc nhiều 

địa phương ở tỉnh Quảng Tây (Trung 

Quốc), bị trải qua nhiều khổ ải, bị đọa đày, 

không ít lần bị đe dọa tới tính mạng. Cuộc 

đấu tranh ngoại giao của Người và của cách 

mạng Việt Nam lúc này tập trung vào mục 

tiêu quan trọng nhất là đòi nhà cầm quyền 

Trung Hoa Dân quốc trả lại tự do cho 

Người. Đây là một cuộc đấu tranh rất phức 

tạp, bao gồm nhiều cuộc vận động từ nhiều 

phía, nhưng quan trọng nhất là ý chí kiên 

cường, kiên nhẫn và khôn ngoan của bản 

thân Hồ Chí Minh. Việc bảo toàn được tính 

mạng và cuối cùng được trả tự do là một 

thắng lợi có ý nghĩa đặc biệt của Hồ Chí 

Minh và của cách mạng Việt Nam (7). 

Sau khi thoát khỏi tù ngục, Hồ Chí 

Minh lại bước vào một cuộc đấu tranh mới, 

không kém phần gay go, phức tạp và nguy 

hiểm. Mặc dù không có chứng cứ gì để buộc 

tội và tiếp tục giam giữ Hồ Chí Minh, 

nhưng lãnh đạo Trung Hoa Dân quốc, 

thống nhất từ Tưởng Giới Thạch ở Trùng 

Khánh cho tới Trương Phát Khuê ở Đệ tứ 

Chiến khu, đều không muốn trả tự do hoàn 

toàn cho Người, trái lại muốn giam lỏng 

Người ở Liễu Châu để vừa tìm cách kiểm 

soát, vừa tìm cách lợi dụng (8). Người “chủ 

mưu” trong kế hoạch này chính là tướng 

Trương Phát Khuê. Là Tư lệnh của Đệ tứ 

Chiến khu, Trương Phát Khuê có nhiệm vụ 

chuẩn bị các kế hoạch của Trung Hoa Dân 

quốc đối phó với Nhật Bản ở Đông Dương. 

Dưới trướng của Trương Phát Khuê đã có 

một số nhóm người Việt Nam vốn hoạt 

động từ trước ở Trung Quốc đến đầu quân. 

Nổi bật nhất có Nguyễn Hải Thần, Trương 

Bội Công, Trần Báo và một số người khác. 

Trong số đó có người còn sót lại từ thời 

phong trào Đông Du, Việt Nam Quang 

phục hội, có người vốn là đảng viên của 

Việt Nam Quốc dân đảng, có người là 

thành viên của Việt Nam Phục quốc đồng 

minh hội, có người lại mới chạy từ trong 
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nước ra. Từ năm 1941, Trương Phát Khuê 

đã cố gắng thống nhất họ trong một tổ chức 

gọi là Việt Nam Giải phóng Đồng minh hội. 

Nhưng do mâu thuẫn cá nhân, họ mải 

tranh giành lẫn nhau mà không tổ chức 

được hoạt động gì. Tháng 6 năm 1942, 

Trương Phát Khuê lại triệu tập họ tới một 

hội nghị ở Liễu Châu, nhưng phải tới đầu 

tháng 12-1942 họ mới ngồi lại với nhau 

được để lập ra Việt Nam Cách mạng đồng 

minh hội (Việt Cách), do Nguyễn Hải Thần 

làm Chủ tịch. Nhưng ngay sau hội nghị, 

mâu thuẫn nội bộ giữa các “lãnh tụ” lại 

bùng nổ. Sau khi chia nhau mỗi người một 

khoản từ số tiền nhận được từ Trương Phát 

Khuê, họ bỏ đi mỗi người một ngả. Đến nỗi 

Trương Phát Khuê phải than rằng: “Bọn họ 

thật không có ai đáng mặt lãnh tụ cả!” (9). 

Đích thân Trương Phát Khuê và các tướng 

lĩnh Trung Quốc như Lương Hoa Thịnh, 

Hầu Chí Minh phải thay nhau phụ trách 

Việt Cách. 

Giữa lúc đó, Trương Phát Khuê “phát 

hiện” ra Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được 

chỉ đạo từ chính phủ Trùng Khánh, Trương 

Phát Khuê ra lệnh trả tự do cho Hồ Chí 

Minh, đồng thời yêu cầu Người tham gia 

Việt Cách. Từ tháng 10-1943, Hồ Chí Minh 

bắt đầu tham gia hoạt động và gửi cho 

Trương Phát Khuê một bản Kế hoạch hoạt 

động ở Việt Nam. Tháng 11-1943, theo yêu 

cầu của Trương, Hồ Chí Minh trở thành 

Phó Chủ tịch của Việt Cách (10). Với vị trí 

đó, Hồ Chí Minh có điều kiện thuận lợi hơn 

trong việc tập hợp những người Việt Nam 

yêu nước đang sống ở phía Nam Trung 

Quốc, nhất là thanh niên, nói chuyện, huấn 

luyện cho họ để giúp họ đoàn kết và trở 

thành những cán bộ cách mạng. Người bí 

mật gửi thư báo tin cho các đồng chí ở 

trong nước biết về tình hình quốc tế và của 

bản thân (11). 

Nhờ tài trí vô song của mình, chỉ sau 

một thời gian ngắn tham gia các hoạt động 

ở Liễu Châu, trực tiếp làm việc với Trương 

Phát Khuê, Tiêu Văn, Hầu Chí Minh và các 

tướng lĩnh Trung Hoa Dân quốc trong bộ 

Tổng hành dinh của Đệ tứ Chiến khu, Hồ 

Chí Minh đã giành được cảm tình và sự ủng 

hộ của họ. Cuộc đấu tranh ngoại giao của 

Người bắt đầu chuyển bại thành thắng. Hồ 

Chí Minh đề nghị và được Trương Phát 

Khuê chấp nhận: cải tổ lại Việt Cách, mở 

rộng thêm thành phần tham gia, trong đó có 

đại biểu của Mặt trận Việt Minh và tổ chức 

Đại hội đại biểu toàn quốc của Việt Nam 

Cách mạng đồng minh hội. Đại hội đã diễn 

ra từ ngày 25 đến 28-2-1944 ở Liễu Châu. 

Hồ Chí Minh đã trình bày một Chương trình 

hành động của cách mạng Việt Nam phối 

hợp với phe Đồng minh chống phát xít Nhật 

và thực dân Pháp. Bản Chương trình này 

được thảo luận và thông qua, khiến cho 

Trương Phát Khuê và các tướng lĩnh Trung 

Quốc khá đắc ý. Hồ Chí Minh còn đề xuất 

nhiều giải pháp để thống nhất các lực lượng 

yêu nước và cách mạng Việt Nam ở trong và 

ngoài nước, cùng đấu tranh cho một mục 

tiêu chung duy nhất là độc lập dân tộc. 

Sau sự kiện trên, Hồ Chí Minh càng 

hoạt động tích cực hơn nhằm thống nhất 

các lực lượng yêu nước của người Việt Nam 

ở Trung Quốc, huấn luyện thêm cán bộ và 

tranh thủ sự tin cậy, ủng hộ của Trương 

Phát Khuê và chỉ huy Đệ tứ Chiến khu 

(12). Ngày 9-8-1944, Hồ Chí Minh được 

Trương Phát Khuê trả tự do hoàn toàn và 

đồng ý để Người trở về Việt Nam, cùng với 

18 thanh niên do Người đã lựa chọn và 

huấn luyện. Đến tận cuối tháng 9 năm 

1944, Hồ Chí Minh mới về tới Pác Bó, kết 

thúc chuyến xuất ngoại nhằm thực hiện 

nhiệm vụ đấu tranh ngoại giao vô cùng 

gian khổ, nhưng cũng đạt được những 

thành tựu nhất định: giao thiệp và kết nối 
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được quan hệ với Trương Phát Khuê và bộ 

Tổng hành dinh của Đệ tứ Chiến khu của 

Trung Quốc; thâm nhập và hiểu rõ hơn 

tình hình của các lực lượng và tổ chức của 

người Việt Nam đang hoạt động ở Hoa 

Nam. Đúng như Hồ Chí Minh cho biết: 

“Trong sự rủi lại có sự may. Nhân dịp ở 

ngoài mà tôi hiểu rõ tình hình thế giới và 

chính sách của các hữu bang, trước hết là 

Trung Quốc” (13). Bên cạnh đó, Người còn 

tổ chức được nhiều hoạt động tuyên truyền, 

huấn luyện, phát huy ảnh hưởng của Việt 

Minh trong số đồng bào Việt Nam ở các địa 

phương thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung 

Quốc. Các thành tựu này tuy chưa thể đem 

lại ảnh hưởng tích cực trực tiếp cho cuộc 

vận động cách mạng ở trong nước, nhưng 

về lâu dài, đây là những “vốn liếng” ngoại 

giao và chính trị vô cùng quan trọng đối với 

vận mệnh của cách mạng Việt Nam. 

Nửa sau năm 1944, tình hình cuộc Chiến 

tranh thế giới thứ Hai diễn biến vô cùng 

mau lẹ, với ưu thế ngày càng nghiêng hẳn về 

phe Đồng minh. ở châu Âu, phát xít Đức bị 

đánh lui trên cả hai mặt trận. Tháng 8-

1944, nước Pháp được giải phóng và chính 

phủ mới được thành lập do tướng Charles de 

Gaulle đứng đầu, đang ráo riết vận động để 

liên lạc với lực lượng “kháng chiến” của 

quân Pháp ở Đông Dương do tướng Eugène 

Mordant lãnh đạo. ở chiến trường châu ¸ - 

Thái Bình Dương, quân Nhật cũng bị đánh 

lui trên nhiều mặt trận, không còn chiếm 

được ưu thế như trước kia. 

ở trong nước, cuộc vận động cứu quốc do 

Đảng và Mặt trận Việt Minh lãnh đạo đã 

có những bước tiến đáng kể, nhất là ở vùng 

Cao - Bắc - Lạng và một số khu vực khác. 

Tuy nhiên, phong trào và lực lượng ở các 

vùng và các địa phương không đều khắp, 

nhất là ở các khu vực thành thị và một số 

tỉnh thuộc Trung Kỳ và Nam Kỳ còn rất 

yếu và phân tán. Trong khi đó, từ cuối năm 

1943, đầu năm 1944, thực dân Pháp lại 

tăng cường khủng bố ở vùng Cao - Bắc - 

Lạng, khiến cho một số nơi phong trào gặp 

khó khăn nghiêm trọng. Trước tình hình 

đó, lãnh đạo Đảng và Việt Minh ở địa 

phương đã chủ trương phát động khởi 

nghĩa và tổ chức chiến tranh du kích để 

duy trì phong trào. 

Sau khi về nước nắm được tình hình, Hồ 

Chí Minh đã kịp thời ra lệnh hoãn cuộc 

khởi nghĩa non ở vùng Cao - Bắc - Lạng, 

đồng thời chỉ ra phương hướng phát triển 

mới cho phong trào: vũ trang tuyên truyền 

để mở rộng, củng cố hơn nữa lực lượng 

chính trị; trên cơ sở đó phát triển lực lượng 

vũ trang. Chính trị và vũ trang phối hợp 

chặt chẽ, nhịp nhàng cùng tiến bước. Đồng 

thời đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng lực 

lượng cách mạng trên toàn quốc, nhất là ở 

Hà Nội và các khu vực đô thị. 

Tháng 10 năm 1944, Hồ Chí Minh gửi 

một bức thư ngỏ cho đồng bào toàn quốc, 

Người nhận định: “Phe xâm lược gần đến 

ngày bị tiêu diệt. Các Đồng minh quốc sắp 

tranh được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội 

cho dân tộc ta giải phóng chỉ ở trong một 

năm hoặc năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp. 

Ta phải làm nhanh!” (14). Trong số những 

việc “phải làm nhanh” đó, có việc tiếp tục 

đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngoại giao, nhằm 

tranh thủ sự ủng hộ và giành cho được sự 

công nhận của phe Đồng minh với cách 

mạng Việt Nam. 

Khoảng tháng 10 năm 1944, một viên 

phi công Mỹ tên là William Shaw bị buộc 

phải nhảy dù xuống một khu rừng thuộc 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng và được cơ sở 

Việt Minh ở đây cứu sống, che chở. Hồ Chí 

Minh đã chỉ thị “phải chăm sóc chu đáo 

người Mỹ này và dẫn lên gặp Bác” (15). 

Đầu tháng 2 năm 1945, Hồ Chí Minh quyết 

định đưa viên phi công này sang trao trả 

cho Tổng hành dinh Tập đoàn không quân 
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số 14 “Hổ bay” (Flying Tigers) của Mỹ ở 

Côn Minh, nhân cơ hội đó tìm cách bắt liên 

lạc, tranh thủ sự ủng hộ của phe Đồng 

minh đối với cuộc đấu tranh vì độc lập dân 

tộc của nhân dân Việt Nam (16). Cùng đi 

với Người có Phùng Thế Tài.  

Mặc dù đã chuẩn bị khá kỹ, nhưng 

chuyến đi này của Hồ Chí Minh không 

thành công như dự định. Khi đưa được viên 

phi công Mỹ đến Tĩnh Tây, Hồ Chí Minh đã 

liên lạc với tướng Trần Bảo Xương, Tư lệnh 

một quân đoàn của Trung Hoa Dân quốc, 

nhờ ông ta thông báo cho tướng Claire Lee 

Chennault, tư lệnh của Flying Tigers ở Côn 

Minh về việc cứu thoát viên phi công và 

bàn giao người này cho phía Mỹ. Ngay sau 

đó, tướng Trần Bảo Xương yêu cầu Hồ Chí 

Minh bàn giao viên phi công Mỹ cho ông 

ta, rồi mở tiệc lịch sự thay mặt Đồng minh 

cảm ơn “tiên sinh” Hồ Chí Minh. Thực 

chất, Trần Bảo Xương lại ngầm ra lệnh 

cho quân lính chuẩn bị bắt giữ luôn Hồ 

Chí Minh và Phùng Thế Tài. May mắn là 

Hồ Chí Minh đã kịp thời biết được âm 

mưu của Trần Bảo Xương và chạy được về 

Pác Bó (17). 

Qua đó, có thể thấy được tính chất khó 

khăn, nguy hiểm của cuộc đấu tranh ngoại 

giao của Hồ Chí Minh và Việt Minh trong 

những ngày tháng chuẩn bị lực lượng và 

xây dựng uy thế cho cách mạng Việt Nam. 

Hai lần Hồ Chí Minh đi sang Trung Quốc 

để tìm cách kết nối liên lạc, tìm kiếm sự 

ủng hộ của phe Đồng minh chống phát xít 

cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam 

đều gặp khó khăn rất nghiêm trọng, thậm 

chí bị nguy hiểm tới tính mạng của Người. 

Mặc dù vậy, xác định rõ tầm quan trọng 

đặc biệt của công tác này, nên sau khi về 

Pác Bó một thời gian ngắn, Hồ Chí Minh 

lại yêu cầu Vũ Anh, Phùng Thế Tài và một 

số cán bộ chuẩn bị để Người đi sang Trung 

Quốc lần thứ ba (18). 

Trong chuyến đi sang Trung Quốc lần 

thứ nhất, Hồ Chí Minh đã có tiếp xúc với 

một số sĩ quan Mỹ ở Côn Minh. Tuy nhiên, 

những tiếp xúc ban đầu này chưa mang lại 

kết quả cụ thể nào (19). Sau khi vượt qua 

một chặng đường dài vô cùng gian khổ, Hồ 

Chí Minh, Phùng Thế Tài và Đại Toàn đã 

tới được Côn Minh. Ngày 17-3-1945, Hồ Chí 

Minh đã gặp Trung úy Charles Fenn, một sĩ 

quan của tổ chức tình báo Mỹ OSS (20) tại 

văn phòng của Cơ quan thông tin chiến 

tranh (OWI, Office of War Information) của 

Mỹ đặt tại Côn Minh. Sau khi trao đổi kỹ 

với Charles Fenn, ngày 29 tháng 3 Hồ Chí 

Minh đã có cuộc gặp và làm việc đầu tiên với 

tướng Mỹ Claire L. Chennault, Tư lệnh Tập 

đoàn không quân số 14 Flying Tigers (21). 

Sau đó, Hồ Chí Minh đã thảo luận kỹ với 

Charles Fenn và Đại úy Archimedes Patti 

một kế hoạch hợp tác cụ thể, theo đó, OSS sẽ 

giúp Việt Minh một số vũ khí, thuốc men, 

thiết bị liên lạc... Đáp lại, Việt Minh sẽ cung 

cấp cho OSS tin tức tình báo quân sự liên 

quan đến quân Nhật ở Đông Dương và phối 

hợp cứu trợ các phi công Đồng minh bị nạn ở 

Đông Dương (22). 

Sau khi thống nhất được những nguyên 

tắc, kế hoạch và phương thức hợp tác giữa 

Việt Minh với OSS và một số cơ quan đại 

diện của lực lượng Đồng minh khác, tướng 

Claire L. Chennault cho rằng đó “là một 

thắng lợi” nên khoảng giữa tháng 3-1945, 

ông cho mở tiệc chiêu đãi “phái đoàn” của 

Hồ Chí Minh (23). Tướng Chennault cũng 

mời một số tướng lĩnh cao cấp của Trung 

Hoa Dân quốc tham dự, như Trương Phát 

Khuê, Lư Hán, Tiêu Văn và Long Vân, tỉnh 

trưởng tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Sau đó, 

với sự giúp đỡ của gia đình ông Tống Minh 

Phương, Hồ Chí Minh đã tổ chức một bữa 

tiệc nhỏ đáp lễ tướng Chennault. Tướng 

Claire L. Chennault, Charles Fenn và một 

số sĩ quan Mỹ đã vui vẻ tham dự sự kiện 
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(24). Có thể coi hai bữa tiệc công việc 

(Working Dinners) là một dấu mốc quan 

trọng, ghi nhận thắng lợi có ý nghĩa chiến 

lược của nỗ lực đấu tranh ngoại giao khôn 

khéo, dũng cảm của Hồ Chí Minh và Mặt 

trận Việt Minh trong quá trình chuẩn bị cho 

thắng lợi cuối cùng của cuộc cách mạng.  

Cuối tháng 4 năm 1945 Hồ Chí Minh 

được máy bay Mỹ chở từ Côn Minh về tới 

Tĩnh Tây, từ đó Người trở về Pác Bó, cùng 

đi còn có một số nhân viên kỹ thuật điện 

đài của OSS cùng với nhiều thuốc men, tài 

liệu quý. Đầu tháng 5, nhóm nhân viên OSS 

này cùng Hồ Chí Minh di chuyển đến Tân 

Trào. Tại đây, ngày 16-7-1945, một tiểu đội 

binh lính và sĩ quan Mỹ thuộc OSS (mang 

mật danh "Đội Con nai" - The Deer Team) do 

Thiếu tá Allison K. Thomas chỉ huy đã nhảy 

dù xuống Tân Trào, được Hồ Chí Minh và 

các chiến sĩ Việt Minh nhiệt liệt hoan 

nghênh (25). Tại Tân Trào, nhóm người Mỹ, 

bên cạnh việc thiết lập hệ thống thu thập tin 

tức tình báo về quân Nhật, đã giúp đỡ Việt 

Minh huấn luyện quân sự cho một đại đội 

gọi là “Bộ đội Việt - Mỹ”, hướng dẫn các 

chiến sĩ Việt Minh sử dụng vũ khí, điện 

đài... Một sân bay dã chiến được xây dựng ở 

Lũng Cò (26) và đường hàng không tiếp tế 

từ Côn Minh đến Tân Trào đã được thiết 

lập. “Đội Con nai” được Hồ Chí Minh và các 

chiến sĩ Việt Minh giúp đỡ, quý trọng, đối xử 

thân tình, cũng đã bày tỏ những sự ủng hộ 

rõ rệt đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa 

của nhân dân Việt Nam (27). 

Việc thiết lập được quan hệ với Đồng 

minh và đặc biệt là với quân đội Mỹ ở Hoa 

Nam là một thắng lợi ngoại giao có ý 

nghĩa chiến lược và sách lược rất quan 

trọng của Mặt trận Việt Minh. Có thể 

những giúp đỡ về vật chất (vũ khí, thuốc 

men) và sự huấn luyện quân sự của “Đội 

Con nai” chỉ là một sự đóng góp không lớn 

vào quá trình xây dựng lực lượng của Mặt 

trận Việt Minh, nhưng ý nghĩa chính trị 

do mối quan hệ này mang lại thì rất to lớn 

và vô cùng quan trọng. Sự hiện diện của 

“Đội Con nai” và việc một số lượt chiếc 

máy bay hạng nhỏ hạ cánh xuống sân bay 

Lũng Cò ở khu căn cứ Tân Trào là sự gián 

tiếp mặc nhiên thừa nhận rằng Việt Minh 

là lực lượng nằm trong phe Đồng minh 

chống phát-xít, phe đang chiếm ưu thắng 

tuyệt đối trong Chiến tranh thế giới thứ 

Hai. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và 

giành chính quyền, yếu tố này đã góp 

phần nâng cao đáng kể ảnh hưởng và uy 

tín chính trị của Việt Minh cả ở trong 

nước và trên trường quốc tế. 

3. Hoạt động ngoại giao của Mặt 

trận Việt Minh trong quan hệ với 

Trung Hoa Dân quốc và phái Pháp 

“kháng chiến” 

Trong khi quan hệ giữa Việt Minh và 

quân Mỹ ở Hoa Nam được thiết lập và ngày 

càng trở nên có ý nghĩa quan trọng hơn đối 

với công cuộc vận động cứu nước của nhân 

dân Việt Nam, thì quan hệ giữa Việt Minh 

với Trung Hoa Dân quốc trở nên ít quan 

trọng hơn. Cho tới trước cuộc đảo chính 

Nhật - Pháp, Trương Phát Khuê vẫn chú ý 

chuẩn bị cho phương án “Hoa quân nhập 

Việt”. Cuối năm 1944, Trương Phát Khuê 

gửi thư mời đại diện Việt Minh sang Quảng 

Tây để bàn bạc kế hoạch phối hợp hành 

động chống Nhật. Đầu tháng 2 năm 1945, 

Việt Minh cử Hoàng Quốc Việt dẫn đầu 

một đoàn đại biểu sang gặp Trương Phát 

Khuê, nhưng cuộc tiếp xúc không đạt được 

kết quả gì cụ thể (28). 

Theo nghị quyết của Hội nghị Thượng 

đỉnh Đồng minh họp ở Potsdam (2-8-1945) 

thì quân đội Trung Hoa Dân quốc sẽ nhân 

danh Đồng minh vào giải giáp quân đội 

Nhật ở Bắc Đông Dương (từ vĩ tuyến 16 trở 

ra). Do mâu thuẫn nội bộ, Tưởng Giới 
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Thạch không cử tướng Trương Phát Khuê 

mà lại chỉ định tướng Lư Hán chỉ huy đội 

quân Tàu tiến vào Đông Dương (29). Như 

vậy, kế hoạch “Hoa quân nhập Việt” vốn 

được Trương Phát Khuê dày công chuẩn bị 

đã đảo lộn hoàn toàn. Đây là một thuận lợi 

khách quan cho cách mạng Việt Nam ở một 

thời điểm có tính chất bước ngoặt. 

Đối với những người Pháp thuộc phái 

“kháng chiến” theo tướng Charles de 

Gaulle, ngay từ khi cuộc chiến mới bùng 

nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương và sau đó 

là Mặt trận Việt Minh đều tuyên bố sẵn 

sàng phối hợp với họ đấu tranh chống 

phát-xít Nhật, nếu họ cam kết tôn trọng 

nền độc lập dân tộc của Việt Nam. Sau 

nhiều cố gắng, vào khoảng cuối năm 1944, 

đã có một số tiếp xúc giữa đại diện của Việt 

Minh và một số đảng viên Đảng xã hội 

Pháp ở Hà Nội, cùng bàn bạc một kế hoạch 

phối hợp hoạt động chống Nhật. Kết quả là 

một số chi bộ cộng sản được hình thành 

trong hàng ngũ binh lính lê dương. Tháng 

11 năm 1944, qua trung gian của nhóm 

đảng viên Đảng Xã hội Pháp, Việt Minh 

cũng tiếp xúc với phái “kháng chiến” theo 

de Gaulle. Việt Minh đồng ý phối hợp với 

họ chống Nhật và yêu cầu họ vận động 

đình chỉ việc thu thóc tạ, thả tù chính trị 

và giao một số vũ khí cho Việt Minh. Kết 

quả, khoảng 150 tù chính trị án nhẹ được 

tha, nhưng hai yêu cầu khác thì họ không 

đáp ứng được (30). 

Ngay sau cuộc đảo chính Nhật - Pháp, 

trong bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau 

và hành động của chúng ta” ngày 12-3-

1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã nhận 

định rằng cuộc kháng chiến của người 

Pháp chống Nhật là “tương đối tiến bộ”, họ 

có thể là “đồng minh khách quan” của nhân 

dân Việt Nam. Do đó, Việt Minh có thể bắt 

tay với họ trong cuộc đấu tranh chống 

phát-xít Nhật, nhưng dựa trên nguyên tắc 

họ phải thừa nhận quyền độc lập của các 

dân tộc Đông Dương (31). Trên thực tế, 

nhân dân Việt Nam và Việt Minh đã giúp 

đỡ nhiều binh lính và thường dân Pháp 

chạy trốn sau cuộc đảo chính. Về phía 

Pháp, một mặt cuộc “kháng chiến” của họ 

quá yếu ớt, không thể cầm cự và phối hợp 

được với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt 

Nam do Việt Minh lãnh đạo. Mặt khác, 

giống như de Gaulle, ngay trong lúc nguy 

khốn nhất, họ vẫn rất nặng đầu óc thực 

dân, không chịu thừa nhận quyền độc lập 

của các dân tộc ở Đông Dương (32). 

Sau ngày 9-3-1945, tất cả những gì mà 

người Pháp mong muốn, dù thuộc phe phái 

nào, là khôi phục chế độ thực dân ở Việt 

Nam và Đông Dương. Từ rất sớm, Hồ Chí 

Minh và lãnh đạo Đảng đã nhận ra dã tâm 

này của họ. Căn cứ vào so sánh lực lượng, 

phán đoán khá chính xác xu hướng phát 

triển của tình hình, ngày 17-7-1945, thông 

qua “Đội Con nai” đang ở Tân Trào, Hồ Chí 

Minh đã gửi cho chính phủ Charles de 

Gaulle một bản yêu sách 5 điểm làm cơ sở 

cho sự hợp tác giữa Việt Minh với người 

Pháp trong tương lai: “1) Thực hiện bầu cử 

phổ thông đầu phiếu để bầu một nghị viện 

quản lý đất nước, có một viên toàn quyền 

người Pháp làm chủ tịch cho đến khi Việt 

Nam hoàn toàn độc lập. 2) Nền độc lập 

phải được đảm bảo cho đất nước trong 

khoảng thời gian nhanh nhất không quá 5 

năm và chậm nhất không quá 15 năm. 3) 

Trả lại cho nhân dân các nguồn lợi tự nhiên 

sau khi đền bù thỏa đáng. 4) Thi hành các 

quyền tự do như Liên hiệp quốc quyết định 

5) Cấm chỉ việc bán thuốc phiện” (33). Bản 

yêu sách đã được Jean Sainteny, phái viên 

của chính phủ de Gaulle khi đó đang ở Côn 

Minh nhận và gửi về Paris, tuy nhiên cả 

Sainteny và Hồ Chí Minh không bao giờ 

nhận được câu trả lời từ phía chính phủ 

Pháp. Cố gắng ngoại giao cuối cùng của Hồ 
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Chí Minh và Việt Minh với chính phủ de 

Gaulle trong đêm trước của cuộc Cách 

mạng tháng Tám năm 1945 đã không 

mang lại kết quả như mong muốn. 

Trên thực tế, chính phủ Pháp của de 

Gaulle đã ra sức tìm mọi cơ hội để bắt liên 

lạc với số kiều dân Pháp và một số phần tử 

tay sai người bản xứ để tìm cách quay trở 

lại Đông Dương sớm nhất. Tuy nhiên, cho 

tới trước ngày 2-9-1945, mọi nỗ lực của họ 

đều bị thất bại thảm hại: Khi Jean 

Sainteny tìm được cách bay đến Hà Nội thì 

Việt Minh đã giành được chính quyền, cả 

thành phố ngập tràn cờ đỏ sao vàng và cờ 

của các nước Đồng minh, nhưng không có 

một bóng cờ Pháp. Ông ta sau đó bị cô lập, 

sống trong tòa nhà cũ của Toàn quyền 

Đông Dương trước kia, trong khi các toán 

đặc vụ khác của thực dân Pháp được máy 

bay Anh thả dù xuống Hà Nội, Huế và Sài 

Gòn đều bị bắt gọn, không kịp móc nối với 

bất kỳ ai ở Việt Nam (34). 

4. Hoạt động đấu tranh ngoại giao 

của Mặt trận Việt Minh trong quá 

trình giành chính quyền 

Ngay trong đêm 9-3-1945, khi cuộc đảo 

chính Nhật - Pháp vừa nổ ra, Ban Thường 

vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị mở 

rộng, đánh giá, phân tích tình hình và ngày 

12-3-1945 đã ban hành bản Chỉ thị lịch sử 

“Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta” (35). Trong bản Chỉ thị này, 

Đảng đã nhận định rõ về kẻ thù của cách 

mạng Việt Nam như sau: “a) Đế quốc Pháp 

mất quyền thống trị ở Đông Dương không 

phải là kẻ thù cụ thể trước mắt của ta nữa 

-mặc dầu ta vẫn phải đề phòng cuộc vận 

động của bọn Đờ Gôn định khôi phục quyền 

thống trị của Pháp ở Đông Dương; b) Sau 

cuộc đảo chính này, đế quốc phát xít Nhật 

là kẻ thù chính - kẻ thù cụ thể trước mắt - 

duy nhất của nhân dân Đông Dương; c) 

Bọn Pháp kháng chiến đang đánh Nhật là 

đồng minh khách quan của nhân dân Đông 

Dương lúc này” (36). 

Do hàng ngũ kẻ thù đã thay đổi, cho nên 

Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết 

định: “Đem khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít 

Nhật!” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi 

Nhật, Pháp!’... chống lại chính quyền Nhật 

và chính phủ bù nhìn của bọn Việt gian 

thân Nhật” (37). Đây là quyết định hoàn 

toàn chính xác, mở đường cho sự bùng phát 

một cao trào đấu tranh chống phát xít Nhật 

ở khắp cả nước, nhiều nơi đã diễn ra quá 

trình khởi nghĩa từng phần, đẩy nhanh việc 

chuẩn bị lực lượng cho cuộc Tổng khởi nghĩa 

giành chính quyền khi thời cơ đến. Hơn nữa, 

quyết định này còn cho thấy rõ bản lĩnh của 

Đảng và Mặt trận Việt Minh trước sau vẫn 

“gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát 

xít” (38), khác hẳn với các tổ chức và phong 

trào thân Nhật “mọc ra như nấm sau mưa” ở 

Việt Nam từ sau cuộc đảo chính. 

Tinh thần trên vẫn tiếp tục được Trung 

ương Đảng kiên quyết chỉ đạo, cho tới tận 

đêm 13-8-1945, khi nghe tin Nhật hoàng 

đã chấp nhận các điều kiện đầu hàng Đồng 

minh. Bản “Quân lệnh số 1” do ủy ban khởi 

nghĩa toàn quốc đã phát đi với mệnh lệnh 

rất nghiêm khắc về các biện pháp đối với 

quân Nhật: “Hỡi chiến sĩ và đội viên Quân 

giải phóng Việt Nam! Dưới mệnh lệnh của 

ủy ban khởi nghĩa, các bạn hãy tập trung 

lực lượng, kíp đánh vào các đô thị và trọng 

trấn của quân địch; đánh chẹn các đường 

rút lui của chúng, tước võ khí của chúng!” 

(39). Trong văn bản này tuyệt nhiên thực 

dân Pháp không được nhắc đến.  

Tuy nhiên, trong quá trình giành chính 

quyền diễn ra ngay sau đó, từ ngày 13 đến 

ngày 30-8-1945, nhất là ở Hà Nội, Huế và 

Sài Gòn, khẩu hiệu chống Nhật không 

được giương cao, trong khi đó, ở khắp mọi 

nơi, trên các biểu ngữ ở đường phố hay 

trong lời kêu gọi khởi nghĩa của Mặt trận 
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Việt Minh, khẩu hiệu chống Pháp, đặc 

biệt là chống lại âm mưu tái chiếm thuộc 

địa của chính phủ Pháp do Charles de 

Gaulle đứng đầu, luôn luôn được giương 

cao nhất. Cùng với các khẩu hiệu khác 

như: “Việt Nam độc lập!”, “Việt Nam 

thống nhất!”, “Độc lập hay là chết!” khẩu 

hiệu “Đả đảo bọn Pháp muốn khôi phục 

chủ quyền ở Đông Dương!”... đã trở thành 

ngọn cờ hiệu triệu và quy tụ sức mạnh 

đoàn kết tranh đấu, giành chính quyền 

của quảng đại quần chúng nhân dân (40). 

Rõ ràng là những sự thay đổi khẩu hiệu 

hành động như vậy của cơ sở Đảng và Việt 

Minh ở các địa phương trong quá trình 

giành chính quyền là rất phù hợp với thực 

tiễn lịch sử. 

Trước hết là đối với quân đội Nhật Bản, 

qua khảo sát kỹ quá trình giành chính 

quyền ở các địa phương, có thể thấy chỉ có ở 

một số nơi, như Thái Nguyên, Quảng Ngãi, 

Thái Bình... là có việc lực lượng cách mạng 

chủ động tấn công quân Nhật. Trong đó, 

trận tấn công quân Nhật đồn trú ở Thái 

Nguyên là trận mà Mặt trận Việt Minh tập 

trung lực lượng tinh nhuệ nhất, có sự hỗ 

trợ của “Đội Con nai” của OSS (Mỹ) nhưng 

cũng không giành được thắng lợi. ở các nơi 

khác, những đòn tấn công vũ trang cũng 

không gây được cho đội quân Nhật Bản 

thiệt hại gì đáng kể để mở đường cho việc 

giành chính quyền thành công. 

Thực tế là ở nhiều nơi, nhất là ở Hà 

Nội, Sài Gòn thì vấn đề khó khăn nhất 

của cơ sở Đảng và Mặt trận Việt Minh 

trong khi cân nhắc để đưa ra quyết định 

phát động Tổng khởi nghĩa giành chính 

quyền là làm thế nào để hóa giải được vấn 

đề quân Nhật. Tuy Nhật hoàng đã đầu 

hàng, nhưng đội quân Nhật ở Việt Nam là 

đội quân chính quy tinh nhuệ, chưa từng 

thua trận nào, quân số lên tới trên 96.000 

người, được trang bị tốt. Trong khi đó, lực 

lượng vũ trang cách mạng khi đó ước 

chừng chỉ vào khoảng 5.000 đến 7.000 

người, phần lớn được trang bị thô sơ và 

chưa có điều kiện được huấn luyện kỹ 

càng. Rõ ràng, đây là một sự chênh lệch 

rất đáng kể. Cuộc chiến đấu nếu kéo dài 

thì thời cơ “ngàn năm có một” để giành 

chính quyền sẽ trôi qua. 

Trong tình thế đó, các cán bộ lãnh đạo 

xứ ủy, tỉnh ủy và Việt Minh ở các địa 

phương đã quyết định tiến hành một cuộc 

đấu tranh ngoại giao rất dũng cảm, tài tình 

và đã trung lập hóa thành công quân đội 

Nhật, góp phần rất quan trọng vào thắng 

lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 

1945. ở Hà Nội, sau khi đã tiến hành một 

số hoạt động thám sát, đánh giá thái độ 

của quân Nhật và khả năng thương lượng 

với họ, tối ngày 17-8-1945, ủy ban quân sự 

cách mạng Hà Nội đã họp và quyết định 

“Đối với Nhật, ta chủ trương cần tiếp tục 

giữ chúng trong thái độ nằm im như buổi 

chiều ngày 17-8-1945; vì vậy không đặt ra 

vấn đề tước vũ khí quân Nhật, cũng không 

đánh chiếm những nơi có quân Nhật chiếm 

đóng, như Phủ Toàn quyền, Bộ Tổng tham 

mưu, trại Đồn Thủy, thành Cửa Bắc, Ngân 

hàng Đông Dương, Việt Nam học xá... Tuy 

nhiên, cũng dự kiến khả năng xấu: nếu 

quân Nhật gây ra xung đột vũ trang thì ta 

kiên quyết đánh, tranh thủ đoạt lấy vũ khí 

của địch càng nhiều càng tốt, rồi rút ra 

ngoại thành, tiến hành chiến tranh du 

kích, củng cố và phát triển lực lượng, chờ 

quân Giải phóng về cùng phối hợp tiến 

công chiếm lại thành phố” (41). Quả nhiên, 

ngày 19-8-1945, khi các đoàn biểu tình 

chính trị của quần chúng do cán bộ Đảng 

và Việt Minh lãnh đạo tỏa đi giành chính 

quyền ở các nơi, quân đội Nhật đã giữ thái 

độ trung lập. Chỉ đến khi giành quyền 

kiểm soát Trại Bảo an binh thì quân Nhật 

cho xe tăng ra ngăn cản, định can thiệp. 

Lúc này, ủy ban quân sự cách mạng Hà 

Nội đã chỉ đạo, một mặt cố gắng ngăn cản 



  Nghiên cứu Lịch sử, số 8.2025 

 

72

 

sự can thiệp của quân Nhật, mặt khác cử 

ngay một đoàn cán bộ đến gặp và thương 

lượng với chỉ huy quân đội Nhật. Kết quả 

là quân Nhật đã nhượng bộ, rút xe tăng về. 

Cuộc Tổng khởi nghĩa thành công khá trọn 

vẹn ở Hà Nội (42). 

ở Sài Gòn, sau khi Bí thư Xứ ủy Trần 

Văn Giàu cử người trực tiếp gặp và thương 

lượng với Thống chế Hisaichi Terauchi, 

Tổng tư lệnh quân Nhật ở Đông Nam ¸ 

đang đóng đại bản doanh trong thành phố, 

Xứ ủy (Tiền phong) đã quyết định tiến 

hành khởi nghĩa ở Tân An (23-8-1945) để 

thăm dò thêm phản ứng của quân Nhật. 

Khi đã chắc chắn quân Nhật không can 

thiệp thì quyết định phát động Tổng khởi 

nghĩa giành chính quyền thành công vào 

ngày 25-8-1945 (43). 

Thực chất, đấu tranh ngoại giao, cùng 

với đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ 

trang luôn là một trong những phương thức 

đấu tranh cơ bản được cha ông ta sử dụng 

rất hiệu quả trong lịch sử dựng nước và giữ 

nước. Truyền thống này càng được Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và Đảng ta phát huy cao độ 

trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt 

Nam. Tuy nhiên, đấu tranh ngoại giao có 

đặc thù riêng và không bao giờ tách khỏi 

đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang 

thì mới giành được thắng lợi. Trong bối 

cảnh lịch sử cụ thể của tháng 8 năm 1945, 

sở dĩ quân đội Nhật có thể chấp nhận 

thương lượng với Việt Minh và chịu nhượng 

bộ chính là vì chỉ có Việt Minh mới có thực 

lực đủ mạnh để thương lượng với họ. Đây là 

điều mà ngay cả các lực lượng thân Nhật 

lớn nhất lúc đó như Phục Quốc hay Mặt 

trận quốc gia thống nhất, bao gồm cả Cao 

Đài và Hòa Hảo cũng không làm được. Tuy 

nhiên, để tạo điều kiện mở ra mặt trận đấu 

tranh ngoại giao với quân đội Nhật thì 

trong quá trình giành chính quyền, khẩu 

hiệu chống Nhật hầu như đã được rút bỏ 

hoàn toàn. Chỉ còn lại chủ yếu là khẩu hiệu 

chống chính phủ bù nhìn tay sai của Nhật 

và chống thực dân Pháp. Đây là một sự 

điều chỉnh chiến thuật tranh đấu rất táo 

bạo, kịp thời, đầy tính sáng tạo và hiệu quả 

của Đảng và Mặt trận Việt Minh trong nửa 

sau tháng 8-1945. 

5. Kết luận 

Trong thời gian diễn ra cuộc Chiến 

tranh thế giới thứ Hai, bên cạnh các hoạt 

động tác chiến quân sự trên các chiến 

trường và việc huy động các lực lượng 

chính trị, kinh tế của tất cả các bên tham 

chiến, hoạt động đấu tranh ngoại giao giữa 

các phe, các lực lượng và các quốc gia rõ 

ràng cũng là một nội dung lịch sử vô cùng 

quan trọng, góp phần rất to lớn vào diễn 

biến và kết cục cuối cùng của cuộc chiến. 

Việt Nam không phải là chiến trường, 

cũng không phải là một địa bàn chiến lược 

của cuộc Chiến tranh thế giới thứ Hai, 

nhưng toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt 

Nam từ năm 1939-1945 cũng bị chi phối 

rất mạnh mẽ từ cuộc chiến đó. Nội dung 

chủ đạo của lịch sử dân tộc Việt Nam giai 

đoạn này chính là cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc và giải phóng xã hội. Các lực 

lượng tham gia vào cuộc đấu tranh đó từ 

những phe, những lập trường khác nhau 

đều ra sức tranh thủ tình hình trong nước 

và trên thế giới để tăng cường sức mạnh của 

bản thân và gia tăng lợi thế, cơ hội cho 

mình. Các lực lượng thống trị, từ quân đội 

Nhật Bản, thực dân Pháp hay Nam triều 

đều có cách thức riêng của mình để tham gia 

vào các hoạt động ngoại giao hòng củng cố 

thêm địa vị của họ, vừa câu kết lại vừa 

tranh đấu với nhau ở cả tầm vĩ mô và vi mô. 

Về phía dân tộc Việt Nam, các lực lượng, dù 

thân Nhật, thân Pháp hay thân Trung Quốc 

cũng đều có kế sách riêng để tiến hành 

những hoạt động ngoại giao nhằm tranh thủ 

lợi thế cho mình. 
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Riêng Đảng Cộng sản Đông Dương và 

Mặt trận Việt Minh, ngay từ đầu đã xác 

định lập trường đấu tranh cho mục tiêu cao 

cả nhất là giải phóng dân tộc, khôi phục 

nền độc lập thống nhất quốc gia, tức là 

chống lại tất cả các thế lực ngoại xâm và 

tay sai của chúng. Nghĩa là ở Việt Nam, chỉ 

có lực lượng cách mạng dưới sự lãnh đạo 

của Đảng và Mặt trận Việt Minh lựa chọn 

chiến lược đấu tranh chống lại cả phát xít 

Nhật và thực dân Pháp. 

Cũng từ rất sớm, Hồ Chí Minh và lãnh 

đạo Đảng đã nhận thấy rõ vai trò và tầm 

quan trọng có ý nghĩa chiến lược của hoạt 

động ngoại giao và đấu tranh ngoại giao đối 

với vận mệnh của cách mạng Việt Nam. Do 

đó, đích thân Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao 

của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã phải 

tự mình đảm nhiệm cuộc đấu tranh ngoại 

giao ở tầm chiến lược, và chính Người đã 

dũng cảm, xả thân mở đường cho cuộc đấu 

tranh đầy gian nan thử thách này.  

Thắng lợi của cuộc đấu tranh đó đã góp 

phần rất quan trọng vào việc khẳng định 

tính chất chính nghĩa, chính đáng 

(letigimacy) của cách mạng Việt Nam trên 

trường quốc tế; kết nối sức mạnh dân tộc với 

sức mạnh của thời đại, đưa cuộc vận động 

cách mạng Việt Nam lên tầm cao mới, dần 

đi đúng vào quỹ đạo của phe Đồng minh và 

các lực lượng tiến bộ, dân chủ chống phát 

xít, vì độc lập, tự do trên toàn thế giới. Nhờ 

đó mà sức mạnh, uy thế của cách mạng Việt 

Nam đã được nhân lên gấp bội, làm bệ đỡ 

cho toàn bộ cuộc vận động chính trị và vũ 

trang trong quá trình chuẩn bị cho cuộc 

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Một bộ phận đặc biệt quan trọng của cuộc 

đấu tranh ngoại giao của Đảng và Mặt trận 

Việt Minh trong thời kỳ này diễn ra trong 

quá trình tổng khởi nghĩa, giành chính 

quyền. Trên thực tế, phạm vi của cuộc đấu 

tranh này cũng khá rộng lớn với nhiều nội 

dung phức tạp, đan cài, tác động lẫn nhau.  

Rõ ràng, việc các cán bộ lãnh đạo Đảng 

và Việt Minh ở các địa phương, đặc biệt là ở 

Hà Nội và ở Sài Gòn đã quyết định tiến 

hành những cuộc đấu tranh ngoại giao vô 

cùng dũng cảm, sáng tạo và hiệu quả, đã 

trung lập hóa thành công gần 100 nghìn 

quân Nhật, hóa giải và bước đầu ngăn chặn 

thành công âm mưu quay lại tái chiếm 

thuộc địa của thực dân Pháp đã góp phần 

quyết định vào việc quy tụ được lực lượng 

của toàn dân tộc trong thời khắc quyết 

định, giành chính quyền thành công nhanh 

gọn, ít đổ máu trên phạm vi toàn quốc. 

 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 

VIII của Đảng từ tháng 5 năm 1941: 

“Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của 

giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử tồn vong 

của quốc gia, của dân tộc”. Quán triệt 

nguyên tắc đó, Hồ Chí Minh có thể vô cùng 

linh hoạt trong các hoạt động ngoại giao với 

các lực lượng quân đội và tình báo Mỹ, với 

các tướng lĩnh của Trung Hoa Dân quốc và 

với các lực lượng khác, miễn sao tranh thủ 

được sự ủng hộ và giành được lợi thế cho 

cách mạng Việt Nam. Tương tự như vậy, 

việc Trung ương Đảng kiên quyết giương cao 

ngọn cờ “gan góc đứng về phe Đồng minh 

chống phát xít”, trong khi các cán bộ Đảng 

và Việt Minh ở các địa phương lại căn cứ vào 

tình hình thực tiễn chủ động thương thuyết 

với quân đội Nhật, kiên quyết đối phó thực 

dân Pháp là cũng dựa trên việc tuân thủ 

nguyên tắc gốc này: Dân tộc trên hết, Tổ 

quốc trên hết. Đó chính là nguyên tắc “dĩ bất 

biến ứng vạn biến” của ngoại giao Việt Nam. 

Cuộc đấu tranh ngoại giao của Đảng và 

Mặt trận Việt Minh trong Cách mạng 

tháng Tám, vì vậy, không chỉ khai mở ra 

nền ngoại giao Việt Nam hiện đại và cách 

mạng, mà còn để lại cho Đảng và nhân dân 

ta những bài học rất sâu sắc, có ý nghĩa 

thực tiễn cao trong kỷ nguyên toàn cầu hóa 

và cách mạng 4.0 hiện nay. 
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